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TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN 

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép 
dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. 
Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu 
lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 
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LỜI GIỚI THIỆU 

Để thực hiện biên soạn bài giảng đào tạo nghề Điện tử công nghiệp, công nghệ kỹ 
thuật điện tử ở trình độ Cao Đẳng Nghề và Trung Cấp Nghề, bài giảng “kỹ thuật 
truyền hình” là một trong những  mô đun đào tạo chuyên ngành được biên soạn theo 
nội dung chương trình khung được Trường Cao Đẳng Nghề Đồng Tháp phê duyệt 
năm 2017.  
Khi biên soạn, tác giả đã cố gắng cập nhật những kiến thức mới có liên quan đến nội 
dung chương trình đào tạo và phù hợp với mục tiêu đào tạo. Nội dung lý thuyết và 
thực hành được biên soạn gắn liền nguyên lý cơ sở với nhu cầu thực tế trong sản 
xuất đồng thời có tính thực tiển cao. 
Nội dung bài giảng được biên soạn với thời gian đào tạo ba tín chỉ gồm: tám bài. 

Bài 1: Đặc tính của cảm biến 

Bài 2: Mạch xử lý ngõ ra cảm biến 

Bài 3: Cảm biến nhiệt 

Bài 4: Cảm biến quang 

Bài 5: Cảm biến tiệm cận – Cảm biến đo khoảng cách  

Bài 6: Cảm biến áp suất và khối lượng 

Bài 7: Cảm biến độ ẩm và cảm biến từ 

Bài 8: Cảm biến đo vận tốc vòng quay và góc quay. 

Chân thành cảm ơn! Tất cả thành viên trong hội đồng thẩm định phản biện, đã đóng 

góp và điều chỉnh nội dung GIÁO TRÌNH được hoàn chỉnh. 

Mặc dù đã cố gắng biên soạn để đáp ứng được mục tiêu đào tạo nhưng không tránh 

được những khiếm khuyết. Rất mong nhận được đóng góp ý kiến của các thầy, cô 

giáo, bạn đọc để bài gia hoàn thiện hơn. Các ý kiến đóng góp xin gửi về Trường Cao 

đẳng cộng đồng Đồng Tháp, cơ sở 1, số 2, Trần Phú, P.3, TP Sa Đéc, Đồng Tháp. 
Sa đéc, ngày 10 tháng 10 năm 2017 

                                                                  Biên soạn 
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Phần A :      NGUỒN ÔN ÁP TUYẾN TÍNH 

( LINEAR VOLTAGE REGULATOR) 
I . Giới thiệu : 

            Mạch ổn áp tuyến tính là mạch nguồn sử dụng phần tử ổn áp 
chính là transistor ổn áp còn gọi là “ sò Regu” dòng điện cấp cho khối 
chức năng trên máy được đi qua transistor này một cách liên tục, transistor 
ổn áp đóng vai trò như một biến trở hiệu chỉnh điện áp cấp cho tải theo 
chiều hướng ổn định điện áp ngõ ra. Mạch nguồn ổn áp tuyến tính được 
sử dụng đa phần trên các máy nội địa Nhật  

      Mô hình mạch ổn áp tuyến tính được mô tả như sau : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vregu : sụt áp trên “sò Regu”  
Hình IV.1 : mô hình mạch ổn áp tuyến tính  

         Ta có : Vin = Vout + Vregu  khi Vregu tăng. Vout giảm và khi Vregu giảm , 
Vuot tăng  
         Khi điện áp ngỏ ra tăng , giá trị “ điện trở’ tăng sụt áp trên “ điện 

trở” tăng  điện áp ngỏ ra giảm. 

        Ngược lại khi điện áp ngỏ ra giảm  giá trị ‘ điện trở” giảm  sụt áp 

trên điện trở giảm  áp ra tăng theo chiều hướng ổn định nhất. 
II/ Sơ đồ khối mạch ổn áp tuyến tính : 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hình IV.2 : sơ đồ khối mạch nguồn ổn áp tuyến tính 

        Khi điện áp ra thay đổi , phần tử lấy mẫu ( Sampling) là thành phần 
đầu tiên phát hiện sự thay đổi điện áp này cấp cho khối dò sai (Frror) 
khối dò sai căn cứ vào áp chuẩn mà đưa ra điện áp điều khiển phần tử 
ổn áp theo chiều hướng ổn định chống lại sự thay đổi điện áp nguồn ra. 
         Đặc điểm của mạch ổn áp nguồn tuyến tính là dễ ráp , dễ thực 
hiện dễ kiểm tra khi có sự cố. Tuy nhiên , mạch này có hiệu suất thấp , 
tiêu tán nhiệt cao nên khi lắp ráp phải cần trang bị bộ phận giải nhiệt có  
kích thước lớn. Ngoài ra còn phải kể đến bất lợi nữa là khi phần tử ổn 
áp nối tiếp bị chạm, điện áp đặt vào tải ( thí dụ : sò ngang) cao hơn bình 
thường , dể phá hỏng tải. 
III/ Hoạt động của mạch ổn áp tuyến tính: 
    1/ Sơ đồ tiêu biểu của mạch ổn áp tuyến tính : 
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         Ghi chú : các transistor Q1, Q2 , Q3 và linh kiện liên quan có thể “ 
đóng gói” trong một IC 
 
Hình IV : Sơ đồ mạch điện tiêu biểu mạch ổn áp nguồn tuyến tính sử 
dụng trong TV màu  

     2/Nhiệm vụ các linh kiện : 
- R1 , R2 : cấp dòng cho cực  B/Q1 và cực C/Q3 
- Q2 : phần tử ổn áp , thường là “ sò” 2N3055, 2SD718 

- Q1 : phần tử thúc (Drive) tăng độ lợi () về dòng củ mạch ổn áp 
(2SC2383) 

- Q3: phần tử dò sai( 2SC1815) 
- DZ : tạo áp chuẩn cấp ch cực E/Q3 
- R4 :hạn dòng IC/Q3 
- R5: cấp dòng phân cực cho Diode Zener (DZ) 
- R6 , R7 , R8 : hình thành cầu phân áp cấp cho cực B/Q3 ( tầng lấy 

mẫu) 
   3/Hoạt động : 
            Ta có : Vin = Vout + VCE/Q2 (*) 

              Khi áp ra (Vout) tăng  VB/Q3 tăng  Q3 dẫn mạnh  VC/Q3 giảm  

Q1, Q2 dẫn yếu  sụt áp trên mối nối C – E Q2 tăng  Vout giảm [do biểu 
thức (*)] 

             Khi áp ra (Vout)  giảm  VB/Q3 giảm  Q3 dẫn yếu  VC/Q3 tăng  Q1, 

Q2 dẫn mạnh  sụt áp trên mối nối C – E Q3 giảm  Vout tăng. 
IV / PHÂN TÍCH MỘT SỐ MẠCH ỔN ÁP TUYẾN TÍNHTIÊU BIỂU : 

1/ Mạch ổn áp tuyến tính sử dụng trên máy PANA COLOR TH18 – C1 ( 
nội địa 100V AC ) 

        Mạch ổn áp tuyến tính sử dụng trên máy PANA COLOR TH18 – C1 là 
loại mạh sử dụng transistor rời tiêu biểu cho các máy PANA COLOR  nội địa 
100V AC đời 79 , 80… sơ đồ mạch điện của loại máy này được thể hiện như 
sau: 

 
 
 
 
 

               Hình : sơ đồ mạch ổn áp tuyến tính trên máy PANA COLOR TH18 
– C1 
* Hoạt động mạch ổn áp sử dụng trên máy PANA COLOR TH18 – C1 : 
      Nhiệm vụ thành phần các linh kiện : 

Q1 : transistor ổn áp chính ( Regu) 
R4 : điện trở rẽ dòng  
R1,R2 : cấp áp phân cực cho cực B/Q1 vả cực B/Q2 

D6 : tạo áp chuẩn 12V 
R9 : cấp dòng cho D6 
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Q2: dò sai  
R6, R7, R8: lấy mẫu 

*Hoạt động : 

         + Khi điện áp ngỏ +116V cấp cho khối quét ngang tăng  Q2 dẫn mạnh 

 Q1 dẫn yếu , điện áp rơi trên C – E Q1 tăng 

Vo = Vi – VC- E Q1  Vo giảm 

        + Ngược lại khi Vo giảm  Q2 dẫn yếu  Q1 dẫn mạnh  Vo tăng  
      2/Mạch ổn áp tuyến tính sử dụng trên máy GENERAL VA53 (R), MA192 
(S) nội địa 100VAC 
        Mạch ổn áp tuyến tính sử dụng trên máy GENERAL nội địa sử dụng IC 
STR 30115 bên trong IC này bao gồm các thành phần ổn áp , lấy mẫu , 
dò sai , tạo áp chuẩn… 
         Mô tả IC ổn áp STR 30115 : STR 30115 được sử dụng khá phổ biến 
trên một số máy nội địa Nhật, bên trong IC này là mộït mạch ổn áp 
tuyến tính khá hoàn chỉnh sơ đồ chân IC nay được m6 tả như sau : 

Chân (1) : nối mass 
      Chân (2) : nối với điện trở cấp dòng cực Btransistor ổn áp 
      Chân (3) : ngỏ vào áp DC chưa ổn áp  

Chân ( 4) :  ngỏ ra áp DC đã ổn áp B,C,E các chân của transistor ổn áp 
( mắc nối tiếp tải) 
* Sơ đồ chân IC STR 30115 

       * Sơ đồ mạch tương đương IC STR 30115 
Q1 : transistor ổn áp Q2 : transistor thúc 
Q3 : transistor dò sai 
DZ: Diode ổn áp tại chân E/Q3(tạo áp chuẩn ) dòng qua DZ chính là dòng 
IC của transistor Q3 

 
 
 

Hình : Sơ đồ mạch tương đương IC STR 30115 
3/Sơ đồ nguyên lý mạch nguồn trên máy GENERAL VA – 53R 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Hình  : 
         Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp trên máy nội địa GENERAL điện áp 
nguồn AC 100V tại ngỏ vào được chỉnh lư và lọc cấp cho chân (3) IC501. 

Điện trở R502 (2
2/10W) là điện tở bảo vệ khi chạm tải trên dòng +115V, 

điện trở này đứt cô lập nguồn và tải khi có sự cố. Chân (2) IC 501 chính 
là ngỏ vào cực B của phần tử ổn áp. Bên ngoài được nối với R504 và 
R505 để cấp dòng phân cực cho cực B transistor ổn áp. Chân (1) IC 501 nối 
mass cho cầu phân áp lấy mẫu và Diode Zener, ngỏ vào điện áp đã được 
ổn áp xuất hiện tại chân (4) IC 501. 
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       4/ Mạch nguồn ổn áp sử dụng trên máy NEC 19K – N10 , 21K – D11…( 
nội địa 100VAC) : 
         Nguồn ổn áp tuyến tính. Phần tử ổn áp là transistor công suất ráp 
theo kiểu Darlington (2SD1208FA). Các phần tử dò sai , tạo áp chuẩn và lấy 
mẫu được thực hiện bên trong IC 801 ( S1855FA). Sơ đồ mạch bên trong IC 801 
được minh hoạ như sau : 

 
 
 
 

 
 
Hình : Sơ đồ nguyên lý IC ổn áp S1854FA. 

      Kết hợp với những điều vừa phân tích , người ta thực hiện mạch ổn áp 
nguồn +115V trên các máy NEC 19K – N10 , 21K – D11, 21K – D10… như sau  

 
 
 
 
 
 
 
 

    Hình : Sơ đồ mạch nguồn sử dụng trên máy NEC 19K – N10. 
        Khi áp ra tăng , chân (C) IC có điện áp giảm so với bình thường  Q801 

dẫn yếu , sụt áp qua Q801 tăng  điện áp ngỏ ra giảm  
V/ PHUƠNG PHÁP THAY TƯƠNG ĐƯƠNG HAY “ ĐỘ” MẠCH NGUỒN ỔN 
ÁP TUYẾN TÍNH 
     Như đã phân tích ở các mục trước đặc điểm của nguồn ổn áp tuyến 
tính là mắc nối tiếp với tải nên một khi bị chạm C – E “ sò” nguồn. Đa số 
các lạoi máy nội địa , người ta sử dụng IC ổn áp nguồn bao gồm cả ba 
phần tử ổn áp ( sò nguồn ) được tích hợp bên trong , thông dụng nhất là 
các IC STR 350, STR 351, STR 372… EXT 1954… STR 3010, STR 3110 , STR 
3115… hình dạng các IC này được mô tả như sau : 

 
 
 
 
 

 
Hình : Hình dạng và sơ đồ bố trí chân một số IC ổn áp nguồn thông dụng. 
       Thực tế , để “độ” mạch nguồn ổn áp tuyến tính ta phải gắn vào máy 
một board ổn áp mà ở ngoài thị trường gọi là Board Regu ( cách gọi tắt 
các chữ “ Voltage Regulator” : ổn áp). Bạn có thể tự ráp board nỳ hoặc mua 
Board Regu ráp sẵn ở chợ linh kiện điện tử 

Sơ đồ nguyên lý boar “Regu” ráp sẵn: 
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Hình : sơ đồ nguyên lý Board “ Regu” 

 
     GND : mass : E, C, E : đến các chân C, B , E sò “Regu”. Hình : sơ đồ bố trí 
linh kiện trên Boar “Regu” 

 
 
 
 
 
Hình : sơ đồ kết nối giữa boar “Regu” với “ sò 

nguồn” 
Phương pháp “đô” IC Regu : bạn có thể thực hiện theo các bước  

Cô lập tải ra khỏi mạch nguồn  

Tháo tụ lọc 47/160V ở ngỏ ra mạch “regu” củ 
Tháo IC Regu ra khỏi máy. Vẻ lại sơ đồ chân IC Regu , chẳng hạng IC Regu 
STR 3010 : 
Că cứ vào sơ đồ chân của IC Reguta thực hiện sơ đồ nối dây như : 
 
 
 
 

 
 

      Hình : sơ đồ nối dây Regu 
Có nghĩa là : 
Cực C của sò “ Regu” nối với chân “IN” của IC Regu 

      Cực E của sò “ Regu” nối với chân “OUT” của IC Regu 
 
 
 
 
 
 
 

Hình : sơ đồ gắn Boar Regu trên mạch điện của máy TV màu nội địa 
      a/ Chỉnh biến trở 10K trên boar Regu : do áp ngỏ ra bằng 110V lưu ý là 

trước khi chỉnh biến trở phải tháo điện trở 150/15W, tụ lọc 47/160V ra khỏi 
mạch và nhớ cô lập tải. Khi chỉnh biến trở , điện áp tại cực E transistor 

Regu biến đổi từ  80V  125V mạch Regu tốt 
     b/Kểm tra tải xem có bị chạm không. Sau đó gắn thêm điện trở rẽ 

dòng 150/15W nối tụ 47/160V nối mạch cấp điện cho tải. 
     c/ Bứơc cuối cùng : đo điện áp ra tại sò Regu cho máy chạy thử. Kiểm 
tra nhiệt độ trên sò Regu, nhớ gắn tải nhiệt cho “ sò Regu” kích thức tấm 

giải nhiệt phải đ3u lớn , gắn điện trở rẽ tải thông thường là 150/15W. 
 

     PHẦN B : NGUỒN ỔN ÁP NGẮT MỞ ( SWITCHING POWER 
SUPPLY) 

 
 Một số mô hình ổn áp ngắt mở cơ bản. 
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II) Mạch ổn áp ngắt mở mô hình 1 : 
- Khoá điện tử nối tiếp với tải trước biến áp xung 

1) Sơ đồ khối căn bản. 
 
 
 
 
 
 
 

Sơ đồ khối mạch ổn áp ngắt mở thuộc 
mô hình 1. 

2) Đặc điểm chung của mô hình 1. 
- Điện áp ra :                                                             

                   (*) 
 
 

              Ton : thờn gian khoá đóng 
- Thành phần ngắt mở được nối tiếp với tải. 
- Giá trị Vout < Vin 
- Dòng điện cung cấp cho mạch ổn áp là không liên 

tục , dòng điện cung cấp cho tải là liên tục  
- Dựa vào biểu thức (*) ta thấy : để thay đổi điện ap ra , 

người ta thực hiện thay đổi độ rộng xung (Ton) , tần số (T) hoậc cả 
hai : 

3) Hoạt động : 
- Hoạt động của khối ngắt mở : khi Sw đóng , dòng 

điện đi qua khoá , nạp cho cuộn L thông qua tải. Khi Sw hở cuộn L xả 
điện qua tải RL và Diode D. 

- Hoạt động của mạch ổn áp : mạch ổn áp bao gồm 
các khối lấy mẫu , so sánh , tạo áp chuẩn dao động , điều chế 
xung , khuếch đại xung. Nhiệm vụ của mạch này là khống chế thời 
gian đóng hoặc tần số đóng mở của khoá nhờ mạch điều chế 
xung ( Pulse Modulation ) 

- Để thực hiện điều chế xung , người ta so sánh tín hiệu 
từ bộ tạo xung với tín hiệu từ bộ dò sai đưa tới. Cấu trúc và 
nguyên tắc hoạt động của mạch dò sai tương tự như ở mạch ổn áp 
tuyến tính  

- Khi điện áp ra thay đổi , mạch lấy mẫu nhận diện sự 
thay đổi này cấp cho mạch dò sai điều khiển mạch điều chế xung. 
Tuỳ theo cấu trúc mạch điện mà người ta thực hiện điều chế theo 
phương pháp thay đổi độ rộng xung , thay đổi tần số hoặc và thay 
đổi tần số vừa thay đổi độ rộng xung  

- Các mạch điện thực tế dực trên mô hình 1 
- Mạch điện tiêu biểu cho mạch ổn áp ngắt mở mô 

hình 1 được thiết kế trên các máy PHILIPS, SAMSUNG… 

Vo = (Ton/T)Vin 
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a) Mạch ổn áp ngắt mở mô hình 1 sử dụng trên máy 
PHILIPS. 
 
 
 
 
Sơ đồ nguyên lý mạch ổn áp SWTCHING mô hình1 trên máy 
PHILIPS 

 Nhiệm vụ các linh kiện : 
               Transistor 7355 : phần tử đóng mở chính ( SW) 
                Cuộn cảm 5335 ; Diode 6334 : hình thành mạch nạp xả dòng 
cấp cho tải. 
               Q7353 , Q7322 : khuếch đại xung điều rộng 
               IC TDA 2577A : ổn áp  

 Hoạt động : 
Transistor 7355 , cuộn cảm 5335 , Diode 6334 hình thành mạch 

ngắt mở tạo dòng cấp cho tải ( mạch ngắt mở dạng Step – down ). 
Hoạt động ổn áp được thực hiện ngay bên trong IC TDA 2577 bên 
trong IC này là các khối khuếch đại xung ra , điều rộng xung , khối 
dao động chuẩn tạo xung chuẩn cấp cho khối điều rộng xung với tần 
số bằng FH. Các khối chức năng khác hoạt động tương tự mạch ổn 
áp tuyến tính. 

 Phân tích hoạt động mạch nguồn trên các máy SAMSUNG 
CW 3312, CW 3326, CW 5012 , CW 5026. 
      Điện áp AC ở ngõ vào qua cầu chì F801 (4A) và mạch lọc nhiễu 
trên đường dây AC gồm L801 và C806 (Line Filter ) cấp cho mạch nắn 

toàn kì ( D801  D804 ) và lọa bởi C801 (150/3000V). 
      Điện áp DC được cung cấp cho khối ngắt mở bao gồm Q801 (Sw) , 
D807 , L801 , như đã mô tả ở trên. Đây là mạch ngắt mở thuộc 
mô hình 1( Step – down converter ). 

 Hoạt động ngắt mở : 
Giai đoạn 1 : khi mới cấp nguồn điện áp DC cấp cho cực B 

Q801 thông qua R804 , R805 , transistor C – E/Q801 qua cuộn NP đến tải. Lúc 
này , điện áp cảm ứng từ cuộn (3) – (4) của T801 xuất hiện tị chân 
(1) – (2) cực tính dòng điện trên cuộn (1) – (2) có khuynh hướng kích 

vào cực B/Q801 để tác động Q801 bão hoà nhanh  dòng điện qua 

cuộn (4) và (3) T801 không tăng được nữa  không xuất hiện điện 

áp cảm ứng tại thứ cấp [(cuộn (1) và (2)]  Q804 tắt. 
 
 
 
 
 

   Hình : Mạch dao động Blocking đi62u khiển ổn áp ngắt mở trên máy 
SAMSUNG CW3312 
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Giai đoạn 2: khi Q801 tắt điện áp từ nguồn Vi không cung cấp cho 
chân (4) T801 nữa. Lúc này cuộn T801 xã dòng điện chân (3) T801 qua 

tải (RL)  D807  chân (4) T801, hình thành vòng kín điện áp cảm ứng 

xuất hiện tại cuộn (1) vá (2) bị đổi cực tính so với giai đoạn1  D809 , 

D811 dẫn  điện áp cực B/Q801 giảm nhanh  Q801 tắt càng nhanh. Sau 
khi cuộn (4) – (3) xã hết điện tích qua tải , Q801 lại bắt đầu dẫn và chu 
kì hoạt động lại bắt đầu tiếp diễn. Lưu ý là mạch nguồn này hoạt 
động theo nguyên tắc giữ nguyên tần số và thay đổi độ rộng bởi vì 
tần số dao động được “ghìm” bởi tín hiệu FH từ khối quét ngang đưa 
tới. 

 Tính giá trị điện ap ra (Vo) : 
Vo = (NP/NS)* VZ     (D811) 

Trong đó NP : số vòng quấn của cuộn sơ cấp [ cuộn (4) – 
(3) ]. 

NS : số vòng quấn của cuộn thứ cấp [ cuộn (1) – 
(2) ] 

VZ : điện áp chuẩn trên Diode Zener VZ (D811) 
Thí dụ : NP = 320 vòng , NS = 16 , VZ = 4V7 

 Vo = (320/16)* 4V7 94V 
 Nhận xét : điện áp ra được quyết định bởi Diode D811. Nếu 

D811 bị đứt , Vo sẽ tăng rất cao ( gần bằng Vi tức khoảng 300V DC ) 
đối với nguồn AC vào là 220V do đó sẽ gây ra hiện tượng D806 (Diode 

Zener bảo vệ trên đường nguồn 95V) bị chạm  mạch Protect hoạt 

động  mạch nguồn không hoạt động. Nếu D811bị chạm  ngõ ra 0V. 
 Hoạt động ổn áp  

Hoạt động ổn áp được thực hiện bởi IC 801 (SDH 104) tác 
động thời gian tắt/dẫn (Ton, Toff) của transistor Q801 thông qua biến áp 
T802 

IC 801 bao gồm 1 bộ KĐ sai bịêt (Error Amplifier ) bên trong 
với một ngõvào đảo ( - ) và một ngõ vào không đảo. Quan hệ 
điện áp trên IC 801 được biểu diễn theo các biểu thức sau : 

V (-) = VO= VREF (1) 
V(+) = R2/R1+R2*VO (2) 
Với VREF là nguồn áp chuẩn bên trong IC 801. 
 Từ biểu thức (1) và (2) ta nhận thấy : khi VO thay đổi , 

chân V (-) thay đổi nhiều hơn chân V(+) ((-)thay đổi cùng tỷ lệ với VO 
trong khi đó V(+) thay đổi một lượng là R2/R1+R2*VO ) 

- Khi VO tăng  V(-) > V(+) VB/Q802 giảm  dòng qua mối 

nối C – E /Q802 giảm  ảnh hưởng đến thời gian Ton của mạch ng81t 

mở Ton giảm  điên áp VO giảm. Bạn đọc lý luận tương tư khi VO 

giảm. 
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Hình : nguyên lý tạo xung ngắt mở trên máy SAMSUNG CW – 3326 
      Tỷ lệ vòng quấn giữa hai cuộn dây của biến áp T802 là 4:1 và 
được thiết kế so cho dòng IC chảy qua Q802 khoảng 250mA. Transistor 
Q802 thuộc loại hoạt động ở tín hiệu nhỏ ( Small signal Transistor ). 

II. Mach ổn áp ngắt mở mô hình 2 : khoá điện tử song song 
với tải , mass nguồn sơ cấp và tải cách ly. 

1) Sơ đồ khối căn bản : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hình : sơ đồ khối hoạt động mạch ổn áp ngắt mở mô hình 
2 
2) Đặc điểm chung của mạch ổn áp ngắt mở thuộc mô 

hình 2 : 
- Mass nguồn sơ cấp và mass thứ cấp được cách ly bởi 

biến áp xung. 
- Trong thời gian khóa đóng, có dòng điện chảy qua sơ 

cấp của biến áp xung và khoá SW. Trong thời gian khoá hở , trên 

cuộn sơ cấp sinh ra điện áp cảm ứng  hai đầu cuộn thứ cấp biến 
áp xung cũng xuất hiện điện áp cảm ứng. 

- Ưu điểm của mạch này là hiệu suất ổn áp khá cao 

 kích thước tấm giải nhiệt nhỏ 
- Điện áp ra có thể cao hơn hoặc thấp hơn điện áp vào 

cực tính của điện áp ra có thể thay đổi tuỳ ý. Phụ thuộc vào cách 
mắc mạch chỉnh lưu và lọc ở ngõ ra. 

- Mô hình 2 được sử dụng rất nhiềutrong các T.V màu. 
 

PHẦN C : NGUỒN ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN BỞI KHỐI VI 
XỬ LÝ  
                                 ( NGUỒN Standby) 

        Nguồn cấp trước : thường là nguồn+5V cấp cho Ic vi xử lý, IC 
memory… tùy theo đời máy, mã hiệu máy, nguồn cấp trước có thể 

là điện áp +95V  115V cấp cho Transistor H. Out 9 sò ngang ) và 
transistor H. Driver, hoặc nguồn +9V, 12V cấp cho khối dao động ngang ( H. 
OSC) nguồn cấp trước còn được gọi là nguồn Standby (chờ). 
        Nguồn được khống chế bởi khối vi xử lý  
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          Để tiết kiệm điện ănng và tăng tuổi thọ của máy khi mới cấp 
điện AC cho máy khối quét ngang chưa hoạt động các mức điện áp 
thứ cấp FBT và cao áp chưa xuất hiện, máy ở trạng thái chờ khi 
bấm lệnh POWER ON, lệnh điều khiển mở nguồn từ khối vi xử lý 
tác động cấp nguồn cho khối dao động ngang, công suất ngang máy 
mới thực thu hoạt động. Đôi khi, trên một số máy người ta thực hiện 
chế độ STANDBY bằng cách cô lập tín hiệu dao động ngang cấp cho 
khối H. Driver. Dưới đây là phần mô tả các phương thức để đặt 
máy về chế độ Standby. 

I. MẠCH STANDBY MÔ HÌNH 1 : vi xử lý điều khiển khống chế 
nguồn AC ngỏ vào bằng Rơ – le. 

- Phương thức này được sử dụng hầu hết trong các máy 
T.V màu nội địa, chẳng hạng như : SHARP, SANYO, HITACHI, NEC ( nội 
địa 85 , 86 ) hoặc máy đa hệ như : JVC – 7255( Auto Vltage). 

 Hoạt động : khi mới cấp điện cho máy nguồn cấp trước 
đưa đến IC vi xử lý và đến cực C của transistor cấp dòng cho Rơ – le. 

Khi bấm lệnh “POWER ON” khối vi xử lý tác động transistor dẫn cấp 
dòng cho rơ – le  tiếp điểm Rơ – le đóng, cấp nguồn AC cho mạnh nắn 
lọc, ổn áp máy hoạt độngbình thường. 
 
 
  

 
 
 
 

Hình IV 77 Sơ đồ khối mạch nguồn Standby hoạt động theo mô hình 1 
   Mạch Standby mô hình 1 sử dụng trên máy HITACHI C15 – B22 ( nội địa 
100V AC ) 

 
 
 
 
 
 

Hình : Sơ đồ nguồn Standby sử dụng trên máy HITACHI C15 – B12 (nội 
địa Nhật) 

- Khi hoạt động ở chế độ POWER ON : chân (2) IC 0001 ở 

mức cao (H)   Q0007 dẫn  Rơ – le được cấp điện , tiếp điểm Rơ – le 
đóng , cấp nguồn AC cho mạch nắn lọc và ổn áp , kết quả xuất 
hiện điện áp +113V cấp cho khối quét ngang , máy bắt đầu hoạt 
động. 
Mạch Standby mô hình 1 sử dụng trên máy SHARP nội địa 19C – S11S : 

 Sơ đồ mạch điện 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 14 

 
 
 

Hình : sơ đồ nguyên lý mạch nguồn Standby sử dụng trên máy 
SHAPR nội địa 19C – S11S 

- Nguồn cấp trước : 
+ Nguồn +40V cấp cho Q3105 Và Rơ – Le 
+ Nguồn +5V cấp cho chân (61) IC vi xử lý  

- Khi SW bật về vị trí (1): mạch Standby kh6ng sẵn sàng nhận 
lệnh từ khối vi xử lý tới ( đây là khoá điện được tác động đồng 
nhịp với khóa “ Main Power” ) 

- Khi hoạt động ở chấ độ Power On : chân (31) IC vi xử lý ở 

mức cao  Q3107 dẫn  Q3105 dẫn Rơ – Le được cấp điện , tiếp điểm S 

đóng , cấp nguồn cho khối chỉnh lưu , lọc ổn áp  khối quét ngan 
bắt đầu hoạt động. 

II. MẠCH STANDBY MÔ HÌNH 2: 
Đóng /mở nguồn cấp cho các khối H. OSC , H . Driver , H . Out… 

Mô hình này thường được thực hiện trên các máy JVC – C140 , JVC – 
C1480 … , SAMSUNG , VICTOR nội địa 86… 

 
 
 
 
 
 
Hình : Mạch Standby mô hình 2. 

Mạch Standby mô hình 2 sử dụng trên máy JVC – C140 , C1480 , C1490… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình : VI.81 : Sơ đồ mạch Stanby mô hình 2 sử dụng trên máy JVC – 
C1490 M. 

- Đối với cá máy JVC – C140 , C1480 , C1490 , C210 , C280… Khi 
cấp điện cho máy , nguồn Switching đã hoạt động ổn định. 

- Nguồn cấp trước : điện áp +5V qua IC ổn áp 7805 cấp cho 
chân (28) module vi xử lý. 
Hoạt động Standby : 
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+ khi chân (17) ở mức L  Q925 , Q922 tắt  mất nguồn ngõ ra ( +15V và 
+115V ) 

+ Khi chân (17) moclule SBXM002 A ở mức H  Q925 , Q922 dẫn  Q923 , 
Q921 dẫn xuất hiện B+ cấp cho các khối H . OSC , H . Drive và H . Out. 

III. MẠCH STANDBY MÔ HÌNH 3 : 
Khống chế xung ngắt mở điều khiển transistor Swtching. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình : mạch điều khiển nguồn ON/OFF mô hình 
3. 

- Khi khoá hở : khối nguồn sơ cấp hoạt động bình thường . 
- Khi khoá đóng : khối nguồn sơ cấp ngưng hoạt động do mất 

xung cấp cho cực B của Transistor Swtching. 
 Mạch Standby mô hình 3 sử dụng trên máy SANYO 16AC41W : 

- Mạch Standby sử dụng trên các máy SANYO có model… 21W 
, 41W , 51W , 61W , 71W có nguyên lý hoạt động hoàn toàn giống 
nhau. Ở đây tác giả trích dẫn một mạch nguồn tiêu biểu nhất cho họ 
các máy SANYO này , đó là SANYO 16AC41W 

- Hoạt động tắt /mở nguồn trên các máy SANYO 16AC41W 
được thực hiện thông qua OPTO D515. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình : IV 85 : Sơ đồ mạch nguồn Stanby trên máy SANYO 16AC41W 
- Khi mới cấm điện , POWER OFF : 

+ Điện +115V tới thứ cấp biến áp xung chưa xuất hiện nên 
phân cực của Diode trên D515 phụ thuộc hoàn toàn vào chân R585 D584 
và lệnh mở nguồn từ vi xử lý tới. Lúc này nguồn 36V , 35V5 không 
tồn tại. 

+ Chân (48) IC 701 ở mức thấp Q713 dẫn  Q715 dẫn , Diode 

bên trong D515 dẫn  Photo Transistor dẫn mạnh  Q511 dẫn mạnh ( 

Photo transistor và Q511 hình thành nên cặp transistor ghép Darlington)   

Q512 dẫn bão hoà  Q513 ngắt  mất nguồn ra ở cuộn thứ cấp T511 
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Hình : Sơ đồ minh hoạ tác động của Diode D515 đối với sơ cấp biến 
áp ngắt mở 

 

- Khi bấm lệnh ( “POWER ON” ) chân (48) IC 701 ở mức cao  

Q713 tắt  D515 tắt  Q512 và Q513 tác động , xuất hiện bình thường . 
IV. MẠCH STANDBY MÔ HÌNH 4 : 

Xung dao động ngang cấp cho tần lái ngang ( H .Driver ). Mô 
hình này thường được sử dụng trên các máy SONY đời mới , SHARP 
21N52 – E1 

 
 
 
 
 

Hình : sơ đồ khối mạch Standby mô hình 4 sử dụng trên các máy 
SONY 

- Khi hoạt động ở các chế độ Standby (POWER OFF ) SW, 

đóng nối mass tín hiệu từ khối H. OSC  khối quét ngang không hoạt 
động Sw ở đây cũng chính là transistor H. Driver. 

- Khi hoạt động ở chế độ POWER ON : SW hở tín hiệu dao 
động ngang được cung cấp cho tầng H . Driver, khối quét ngang hoạt 
động bình thường. 

- Mạch Standby mô hình 4 sử dụng trên máy SONY KV – 2165 
MT , KV – 2167 MT : 
       Đây là mạch được sử dụng hầu hết trong các máy SONY đa hệ. 
Thí dụ SONY KV – 1484 , KV – 1485 , KV – 1487 , KV 2187 , KV –2168 , Kv – 
J21MF1… 

 
 
 
 
 
 
 

Hình IV 89: sơ đồ hoạt động mạch Standby mô hình 4 sử dụng trên 
các máy SONY KV - 2165 MT , KV – 2167 MT 

Nhận xét : Khác với các máy trước , Transistor H . Driver trên máy 
SONY hoạt động bằng chính tín hiệu từ mạch dao động ngang đưa tới , 
nếu không có tín hiệu dao động ngang, transistor H . Driver tắt  
Hoạt động nguồn Standby trên máy SONY KV – 2165 MT , KV – 2167 MT: 
     Khi ở chế độ Standby ( POWER OFF ) : chân (6) IC vi xử lý  ở mức 

H  Q004 dẫn cấp cho nguồn +5V cho cực B/Q801 thông qua hệ thống 



 

 

 

 

 

 

 

 17 

cầu phân áp R507 và R508  Q801 dẩn bão hoà , nối mass tín hiệu dao 

động ngang  khối quét ngang không hoạt động  

     Khi hoạt động ở chế độ POWER ON : chân (6) IC 001 =L , Q004 tắc 
không ảng hưởng đến phân cực của Q801 , khối quét ngang hoạt 
động bình thường.(Bạn đọc nên lưu ý đến trường hợp này để phân 
tích mạch nguồn Standby trên các máy SONY) 
1/Mạch Standby mô hình 4 sử dụng trên máy SHARP 21N52 – E1 : 
     Mạch Standby sử dụng trên máy SHARP 21N52 – E1 hoạt động theo 
nguyên tắt nối mass tín hiệu dao động ngang cấp cho transistor H . Driver 
khi ở chế độ POWER OFF. Sơ đồ hoạt động của mạch này dược minh 
hoạ như sau : xem hình IV . 90) 

 
 
 
 

 
Hình N 90 : Sơ đồ hoạt động mạch Standby sử dụng trên máy SHARP 
21N52 – E1 

Hoạt động : 

Khi ở chế độ Standby : chân (7) IC vi xử lý ở mức L  qua cổng 

đảo Q002 mức cao  Q1004 dẫn , nối mass tín hiệu H . Driver  khối 
quét ngang không hoạt động. 

      Khi ở chế đọ POWER ON : châ (7) IC vi xử lý ở mức H  Q1004 tắt 

 khối quét ngang hoạt động bình thường do nguồn cung cấp đã được 
đưa tới tầng H . OSC , H . Driver , H . Out… 

                            CHƯƠNG : KHỐI TUNER ( HỘP KÊNH ) 
I. Sơ đồ khối hộp kênh ( tuner): 

Khối tuner có nhiệm vụ khuếch đại tín hiệu từ Antenna, 
trộn với tín hiệu dao động cao tần lấy ra tín hiệu trung tần hình . 

Dải tần thu được từ Antenna bao gồm hai loại : 

- Loại VHF ( Very High Frequency ) : có tần số từ 30MHz  
300MHz 

- Loại UHF ( Ulta High Frequency ) : có tần số từ 300MHz  
3000MHz. 

Sơ đồ khối tổng quát của tuner được minh hoạ trên hình VI.1 
 
 

UHF aerial 
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 S1 
 

UHF aerial 
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 Hình VI.1 : sơ đồ khối tuner dạng 1 
 
 

II. Các phương páp điều hưởng để thu được tín hiệu trung tần có 
tần số cố định : 

Ta có mô hình : 
 
 

 Fi Ftt Trung tần 
 
 Fosc 
 
 

Hình VI.3 
Ngõ ra trung tần bao gồm các thành phần Fi , Fosc , Ft + Fosc 

,Ft – Fosc, bộ lọc trung tần chỉ nhận tín hiệu Fi – Fosc , để đạt được 
giá trị này một cách cố định , người ta phải thay đổi tần số Fosc 
và Ft một cách động nhịp. 

UHF 
IF Prenmp 
and VHF 
mixer 

VHF 
Osciuator 

VHF Input 
circuit 

RF 
Amp 

VHF  
Band pass 
circuit 

Cao tần Tần 
trộn 

Tầng dao 
động 
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Trong mạch cao tần TV màu , người ta thường dùng cộng 

hưởng LC và cách mắc lọc LC hình. 

Ta có công thức  : F = 1/ 2     LC 

Như vậy để thay đổi F ta thay đổi : 
Giá trị Li trong tuner , giá trị L thường thay đổi bằng chuyển 

mạch: 
 
 
 

 
 C1 
 
 

Đóng chuyển mạch S  thay đổi giá trị L 
 
 
 
 S 
 C2 
 
 Hình : VI . 4 
Để thay đổi giá trị tụ trên mạch cộng hưởng : người ta dùng 
Varicap ( diode biến dung) 
 

  
 
 
 L 
 C Thay đổi diện áp ( ) ; giá trị tụ C thay 
đổi , thay đổi tần số cộng hưởng 
 
 
  Hình VI.5 
Trong TV màu , để thay đổi các band VHFL , VHFH , UHF , người ta thay 

đổi giá trị cuộn cộng hưởng , dùng khóa bằng diode: 
BL ,BH , BU 

 
 
 L1  C1 
 

Khi ở băng tần BL , 
BH , BU : chân điều 

 
Fosc        -  Fi              = Ftt  = hằng 
số 

V 
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hiển tương ứng  sẽ 
lên mức cao , diode 
chuyển m5ch DSW sẽ 

dẫn nối tắt cuộn 

L2   thay đổi tần 
số của băng sóng 
cần thu. 

 
DSW L2 C2 

 
   
  Hình n.6 
 
Trong khi đó , để tinh chỉnh tần số tín hiệu đài cần thu , người ta 

tạo ra các mức điện áp có thể điều hỉn được thay đổi từ 0V đến 32V 

cấp cho Varicap. 
 
 
 

 0V  32V DC                Khi dò đài , điện 
áp BT hay VT được điều 
chỉnh thay đổi từ 0V đến 
32V DC để thu được kênh 
đài mong muốn. 

 
L 

   
 DV 
 
 Hình VI .7 
 
 

 III. Các phương pháp tạo ra các mức điện áp BL , BH , BU , BT 
điều khiển tuner chỉnh trước : 

1) Tổng quát : như tác giả đã đề cặp trong phần II của 
chương này , để tạo ra tín hiệu trung tần có tần số cố định đối với 
TV màu đời củ ( thế hệ khoảng thập niên 70 ). Người ta dùng hệ 
thống cơ để thay đổi giá trị các cuộn L trên mạch cộ hưởng , tuner 
này gọi là tuner xoay cơ , từ thập niên 80 trở lại đây người ta thiết 
kế hộp kênh chỉnh trước ( Presettuner ), với lạoi hộp kênh này , bạn 
có thể “ đặt trước” nhiều kênh đài , khi muốn thu kênh nào thì phải 
bấm kênh đó. 

Thực tế có 2 loại kênh chỉnh trước : 
- Loại Rơ – le hoặc cảm ứng (touch): loại này vói thợ điện tử 

gọi là “cào cào” xuất hiện khoảng đầu thập niên 80 khi cần thu một 


